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I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Lương Tài được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302879813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần 07 ngày 07 tháng 07 năm 2010 (số cũ 4103001480 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10 tháng 03 năm 2008 - đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 02 năm 2003) 

Trụ sở của công ty đặt tại: 76 (Lô đất 55 Khu 1A-1B) Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.
Vốn điều lệ của Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: 55.500.000.000 đồng (năm mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng).

2. Lĩnh vực kinh doanh: Xây dựng
3. Ngành nghề kinh doanh:

Xây dựng công trình dân dụng-công nghiệp-giao thông-thủy lợi-thủy điện-cấp thoát nước. San lấp mặt bằng. Kinh doanh, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp. Trang trí nội ngoại thất. Mua bán vật liệu xậy dựng. Kinh doanh nhà. Môi giới bất động sản. Cho thuê nhà ở, văn phòng, đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển quyền sử dụng đất. Kinh doanh nhà hàng, khách sạn (không kinh doanh tại trụ sở). Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình. Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế công trình xây dựng giao thông ( cầu, đường). Thiết kế công trình giao thông (cầu, đường bộ). Quản lý dự án đầu tư. Tư vấn đấu thầu. Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở). Cho thuê máy móc thiết bị thi công. Đại lý kinh doanh xăng dầu.
4. Tổng số nhân viên : 165 người.

Trong đó: - Nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh: 131 người.

                 - Nhân viên quản lý: 34 người.      
5. Những ảnh hưởng quan trọng đến tình hình kinh doanh trong kỳ
Không có ảnh hưởng quan trọng đến tình hình kinh doanh trong năm
II. Chế độ và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty
1. Niên độ kế toán 

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

III. Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành. 

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

3. Hình thức sổ kế toán áp dụng 

Hình thức sổ kế toán áp dụng được đăng ký của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Lương Tài là Nhật ký chung.
IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển):

1.1.  Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

1.2. Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác:

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng Ngoại thương.

2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho

2.1. Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: 

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá gốc của hàng tồn kho mua ngoài bao gồm giá mua, các loại  thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho.

Giá gốc của hàng tồn kho do đơn vị tự sản xuất bao gồm chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung cố định và chi phí sản xuất chung biến đổi phát sinh trong quá trình chuyển hoá nguyên liệu vật liệu thành thành phẩm.

Những chi phí không được tính vào giá gốc của hàng tồn kho:

- Các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua do hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất.

- Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí sản xuất, kinh doanh khác phát sinh trên mức bình thường.

2.2. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: 

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho. 

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

2.3. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
Trong năm, Công ty lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo đúng quy định hiện hành về lập dự phòng.
3. Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:

3.1. Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình

Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

3.2.  Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: 

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau: 

 - Nhà cửa vật kiến trúc
06 - 25 năm


 - Máy móc thiết bị  
 08 - 10 năm

 - Phương tiện vận tải, truyền dẫn
06 - 10 năm

 - Thiết bị văn phòng
05 - 08 năm

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

Khoản đầu tư vào công ty liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Các khoản được chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.

Khoản đầu tư vào Công ty liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc. Khoản vốn góp liên doanh không điều chỉnh theo thay đổi của phần sở hữu của Công ty trong tài sản thuần của Công ty liên doanh. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty phản ánh khoản thu nhập được chia từ lợi nhuận thuần luỹ kế của Công ty liên doanh phát sinh sau khi góp vốn liên doanh.

Các khoản đầu tư chứng khoán tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn.

- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn.

Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữ giá gốc của các khoản đầu tư được hạch toán trên sổ kế toán lớn hơn giá trị thị trường của chúng tại thời điểm lập dự phòng.

5. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 "Chi phí đi vay ”.

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào tài sản đó (được vốn hoá), bao gốm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

6. Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước

Các loại chi phí trả trước nếu chỉ liên quan đến năm tài chính hiện tại thì được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.

7. Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác

-  Nguyên tắc vốn hóa chi phí đi vay: Theo chuẩn mực Kế toán chi phí đi vay.

-  Tỷ lệ vốn hóa chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.

-  Nguyên tắc vốn hóa các khoản chi phí khác: không phát sinh.

8. Kế toán các hoạt động liên doanh

Nguyên tắc kế toán hoạt động liên doanh dưới hình thức: 

- Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Lương Tài góp vốn vào Công ty Cổ Phần Địa Ốc Lương Tài là 2.625.000.000 đồng, và góp vốn vào Công ty Cổ Phần Hoa Lư  là 100.000.000 đồng.
9. Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/ hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành  và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ. 

Vốn khác của chủ sở hữu được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý  của các tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu sau khi trừ (-) các khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này và không bổ sung vốn kinh doanh từ kết quả hoạt động kinh doanh

Cổ phiếu quĩ là cổ phiếu do Công ty phát hành và sau đó mua lại. Cổ phiếu quỹ được ghi nhận theo giá trị thực tế và trình bày trên Bảng Cân đối kế toán là một khoản ghi giảm vốn chủ sở hữu.

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

10. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;

- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.  

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thoả mãn đồng thời hai điều kiện sau:

· Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó

· Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.
Doanh thu hợp đồng xây dựng

Phần công việc hoàn thành của Hợp đồng xây dựng làm cơ sở xác định Doanh thu được xác định theo phương pháp tỷ lệ phần trăm (%) giữa chi phí thực tế đã phát sinh của phần công việc đã hoàn thành tại một thời điểm so với tổng chi phí dự toán của hợp đồng. Trong những trường hợp cụ thể, doanh thu còn được ghi nhận theo tỷ lệ phần trăm hợp đồng đã được hoàn thành tại ngày lập Bảng cân đối Kế toán được Chủ đầu tư xác nhận.

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

· Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các  hoạt động đầu tư tài chính;

· Chi phí cho vay hoặc đi vay vốn;

· Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;

· Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành.
13. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái
Đối với chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do việc đánh giá lại số dư cuối năm là tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ ngắn hạn (1 năm trở xuống) có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo tài chính thì không hạch toán vào chi phí hoặc thu nhập mà để số dư trên báo cáo tài chính đầu năm sau ghi bút toán ngược lại để xóa số dư.

Đối với các khoản nợ phải thu dài hạn bằng ngoại tệ, công ty phải đánh giá lại số dư cuối năm của các loại ngoại tệ, sau khi bù trừ, chênh lệch còn lại được xử lý như sau:

-
Trường hợp chênh lệch tăng được hạch toán vào thu nhập tài chính trong năm.

-
 Trường hợp chênh lệch giảm được hạch toán vào chi phí tài chính trong năm.

Đối với các khoản nợ phải trả dài hạn bằng ngoại tệ, công ty phải đánh giá lại số dư cuối năm của các loại ngoại tệ, sau khi bù trừ, chênh lệch còn lại được xử lý như sau:

-
Trường hợp chênh lệch tăng tỷ giá hối đóai thì chênh lệch tỷ giá hạch toán vào chi phí tài chính trong năm và được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đóai vào chi phí làm cho kết quả kinh doanh của công ty bị lỗ thì có thể phân bổ 1 phần chênh lệch tỷ giá cho năm sau để công ty không bị lỗ nhưng mức hạch toán vào chi phí trong năm ít nhất cũng phải bằng chênh lệch tỷ giá của số dư ngoại tệ dài hạn phải trả trong năm đó. Số chênh lệch tỷ giá còn lại sẽ được theo dõi và tiếp tục phân bổ vào chi phí cho các năm sau nhưng tối đa không quá 5 năm.

-
Trường hợp chênh lệch giảm được hạch toán vào thu nhập tài chính.
	V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh.

	
	
	
	31/12/10
	
	31/12/10
	
	
	
	1/1/2010

	
	
	
	Ngoại tệ
	
	VND
	
	
	
	VND

	1. Tiền
	
	
	USD 523.47 
	
	2,765,205,308
	
	
	
	5,193,368,289

	1.1. Tiền mặt tại quỹ (TK 111)
	
	
	
	339,032,121
	
	
	
	0

	Tiền VND
	
	
	
	
	339,032,121
	
	
	
	

	1.2.Tiền gởi ngân hàng (TK 112)
	
	USD 523.47 
	
	2,426,173,187
	
	
	
	0

	Tiền VND
	
	
	
	
	2,416,148,690
	
	
	
	

	 - Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (Sở giao dịch II - TP.HCM)
	         2,416,148,690   
	
	
	
	

	Tiền USD
	
	
	USD 523.47 
	
	10,024,497
	
	
	
	

	 - Ngân hàng Ngoại Thương TP.HCM
	
	USD 523.47 
	
	              10,024,497   
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Các khoản phải thu ngắn hạn
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Phải thu khách hàng (TK 131)
	
	
	
	34,276,608,935
	
	
	
	5,461,657,702

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Trả trước cho người bán (TK 331)
	
	
	
	4,021,228,123
	
	
	
	1,617,502,024

	4. Các khoản phải thu khác
	
	
	
	1,764,218,496
	
	
	
	2,033,510,631

	Các khoản phải thu khác (TK 1388)
	
	
	
	1,764,218,496
	
	
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Hàng tồn kho
	
	
	
	
	91,196,852,433
	
	
	
	57,462,069,995

	 - Nguyên liệu, vật liệu (TK 152)
	
	
	
	1,418,852,364
	
	
	
	

	 - Chi phí sản xuất dở dang (TK 154)
	
	
	
	89,778,000,069
	
	
	
	

	   + Biệt thự Hoa Đào
	
	
	
	5,743,581,777
	
	
	
	

	   + Công an Cần Thơ
	
	
	
	2,525,819,586
	
	
	
	

	   + Công trình Cầu Giẽ Ninh Bình
	
	
	
	49,438,695,275
	
	
	
	

	   + Công trình Câu Lâu
	
	
	
	568,716,589
	
	
	
	

	   + Cơ sở hạ tầng công an TP Cần Thơ
	
	
	
	137,630,845
	
	
	
	

	   + Văn phòng công ty 173 Nguyễn Văn Trỗi
	
	
	7,711,823,916
	
	
	
	

	   + Đường D965 (Quốc lộ 51 Cảng Cái Mép)
	
	
	15,348,336,617
	
	
	
	

	   + Đóng cừ Larsen - CT Hàng bàng
	
	
	
	735,951,062
	
	
	
	

	   + Công trình gói thầu số 2 Hương lộ 2
	
	
	
	668,685,545
	
	
	
	

	   + Hà Nội Lào Cai
	
	
	
	
	818,891,753
	
	
	
	

	   + Không theo công trình
	
	
	
	48,568,482
	
	
	
	

	   + Kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè
	
	
	
	1,450,869,626
	
	
	
	

	   + Khu du lịch nghỉ dưỡng CC Lộc An Xanh
	
	
	703,451,898
	(*)
	

	   + Củ Chi Lô số 1A
	
	
	
	
	149,694,355
	(*)
	

	   + Củ Chi Lô số 2
	
	
	
	
	20,338,280
	
	
	
	

	   + Củ Chi Lô số 3 & 4
	
	
	
	446,220,455
	
	
	
	

	   + Công trình Lonh Thành
	
	
	
	495,252,845
	
	
	
	

	   + Công trình Mỹ Tú - Sóc Trăng
	
	
	
	23,452,382
	
	
	
	

	   + Khu dân cư Nam Quốc Lộ 51, BR-VT
	
	
	
	369,333,425
	
	
	
	

	   + TL 280 Lương Tài, Bắc Ninh
	
	
	
	1,013,412,549
	
	
	
	

	   + Bình Lợi - Tân Sơn Nhất
	
	
	
	1,008,223,265
	
	
	
	

	   + Cho thuê xe - Cty Địa ốc Lương Tài
	
	
	
	18,062,600
	
	
	
	

	   + Cho thuê xe - Cty Huy Hoàng
	
	
	
	12,480,000
	
	
	
	

	   + Cho thuê xe - Cty Tuấn Thành
	
	
	
	22,840,000
	
	
	
	

	   + Công trình Vĩnh Điện
	
	
	
	297,666,942
	
	
	
	

	(*) Các công trình dở dang hiện không thực hiện tiếp và đã được lập dự phòng.
	
	
	
	

	6. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (TK 159)
	
	(469,672,837)
	
	
	
	(469,672,837)

	   + Củ Chi bãi rác số 3&4
	
	
	
	(446,220,455)
	
	
	
	

	   + Công trình Mỹ Tú - Sóc Trăng
	
	
	
	(23,452,382)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tài sản ngắn hạn khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.Chi phí trả trước ngắn hạn (TK 1421)
	
	
	
	996,711,892
	
	
	
	127,193,241

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Thuế GTGT được khấu trừ (TK 133)
	
	
	
	3,693,537,572
	
	
	
	1,771,595,610

	* Ghi chú: Các số liệu về thuế kiểm toán tạm tính theo số liệu của đơn vị, số chính thức sẽ được cơ quan thuế quyết toán sau.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Thuế và các khoản phải thu Nhà Nước (TK 3338)
	
	722,863,255
	
	
	
	719,863,255

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Tài sản ngắn hạn khác
	
	
	
	3,830,757,204
	
	
	
	4,857,571,532

	 Tạm ứng (TK 141)
	
	
	
	
	1,445,450,779
	
	
	
	2,472,265,107

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thế chấp, ký cược, ký quỹ (TK 144)
	
	
	
	2,385,306,425
	
	
	
	2,385,306,425


	11. Tài sản cố định
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm TSCĐ
	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
	Cộng
	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
	Cộng

	
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	Máy móc thiết bị
	Phương tiện vận tải
	Thiết bị dụng cụ quản lý
	TSCĐ khác
	
	Quyền sử dụng đất
	Phần mềm máy tính
	

	I. Nguyên giá TSCĐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Số dư đầu kỳ
	                       -   
	25,122,946,582
	3,497,280,290
	1,449,212,359
	79,990,909
	30,149,430,140
	24,187,088,000
	25,000,000
	24,212,088,000

	2. Số tăng trong kỳ
	24,545,000
	3,376,024,544
	0
	0
	 
	3,400,569,544
	0
	 
	0

	 - Mua sắm mới
	        24,545,000 
	3,376,024,544
	 
	 
	 
	3,376,024,544
	 
	 
	0

	 - Chuyển từ TSCĐ hữu hình sang
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	                            -   

	3. Số giảm trong kỳ
	0
	0
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	 - Thanh lý TSCĐ
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	                            -   

	 - Chuyển sang TSCĐ vô hình
	                       -   
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 

	4. Số dư cuối kỳ
	        24,545,000 
	28,498,971,126
	3,497,280,290
	1,449,212,359
	79,990,909
	33,549,999,684
	24,187,088,000
	25,000,000
	24,212,088,000

	II. Giá trị hao mòn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                            -   

	1. Số dư đầu kỳ
	                       -   
	12,914,683,297
	1,869,551,818
	931,875,862
	79,990,909
	15,796,101,886
	 
	25,000,000
	25,000,000

	2. Số tăng trong kỳ
	2,711,269
	1,262,001,228
	192,602,926
	141,277,510
	0
	1,598,592,933
	 
	0
	0

	 - Khấu hao trong kỳ
	          2,711,269 
	1,262,001,228
	192,602,926
	141,277,510
	 
	1,598,592,933
	 
	 
	0

	3. Số giảm trong kỳ
	                       -   
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 - Thanh lý TSCĐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	4. Số dư cuối kỳ
	          2,711,269 
	14,176,684,525
	2,062,154,744
	1,073,153,372
	79,990,909
	17,394,694,819
	0
	25,000,000
	25,000,000

	III. Giá trị còn lại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	1. Số dư đầu kỳ
	                       -   
	12,208,263,285
	1,627,728,472
	517,336,497
	0
	14,353,328,254
	24,187,088,000
	0
	24,187,088,000

	2. Số dư cuối kỳ
	        21,833,731 
	14,322,286,601
	1,435,125,546
	376,058,987
	0
	16,155,304,865
	24,187,088,000
	0
	24,187,088,000

	Giá trị quyền sử dụng đất hiện đơn vị đang thi công văn phòng công ty 173 Nguyễn Văn Trỗi .
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	
	31/12/10
	
	31/12/10
	
	1/1/2010

	
	
	
	
	Ngoại tệ
	
	VND
	
	VND

	12. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (TK 241)
	
	
	25,531,761,084
	
	3,937,694,008

	 - Xây dựng cơ bản dở dang
	
	
	
	
	25,531,761,084
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	

	   + Văn phòng công ty 173 Nguyễn Văn Trỗi
	
	
	12,133,764,536
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh (TK 222)
	Số lượng
	
	2,825,000,000
	
	2,825,000,000

	 - Công ty CP XD & Địa Ốc Lương Tài
	
	0
	
	2,625,000,000
	
	

	 - Công ty Mỹ Hưng Tây Nguyên - Công trình Thủy điện Đại Nga
	
	100,000,000
	
	

	 - Công ty CP Hoa Lư
	
	
	
	
	100,000,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. Chi phí trả trước dài hạn (TK 242)
	
	
	
	334,857,164
	
	170,000,000

	 - Chi phí mua lợi thế thương mại
	
	
	
	334,857,164
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nợ ngắn hạn
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. Vay ngắn hạn (TK 311)
	
	
	
	
	22,607,096,712
	
	26,364,542,000

	 - Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (Cn Nam SG)
	
	22,607,096,712
	
	

	(Hợp đồng số 69/2009/HĐ ngày 20/03/2009, và 70/2009/HĐ ngày 20/03/2009)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. Phải trả cho người bán (TK 331)
	
	
	
	34,713,701,285
	
	21,024,466,725

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. Người mua trả tiền trước (TK 131)
	
	
	
	21,803,942,381
	
	37,009,628,318

	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (TK 333)
	
	
	0
	
	598,766,508

	 - Thuế thu nhập doanh nghiệp (TK 3334)
	
	
	3,079,769,223
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. Chi phí phải trả (TK 335)
	
	
	
	
	54,550,000
	
	54,550,000

	 - Chi phí đánh giá tác động môi trường hợp đồng 186/HĐKT
	
	
	54,550,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. Các khoản phải trả, phải nộp khác
	
	
	
	34,500,507,806
	
	9,458,722,258

	 - cac khoan trich theo luong (TK 338) 
	
	
	
	56,253,903
	
	

	 - Phải trả, phải nộp khác (TK 3388) 
	
	
	
	34,444,253,903
	
	

	    + Bùi Đình Hưng
	
	
	
	
	31,864,253,903
	
	

	    + Bùi Đình Hải
	
	
	
	
	2,580,000,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nợ dài hạn 
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. Phải trả dài hạn khác
	
	
	
	
	73,347,251
	
	73,347,251

	Nhận lý quỹ , ký cược dài hạn (TK 344)
	
	
	
	73,347,251
	
	

	 - Công ty CP DV Bảo Vệ - TV - TK - XD - KD Địa
	
	
	73,347,251
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. Vay và nợ dài hạn (TK 341)
	
	
	
	21,511,971,150
	
	1,905,600,000

	 - Ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam (CN Nam SG)
	
	21,511,971,150
	
	


	Vốn chủ sở hữu
	
	
	
	
	
	

	Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu 
	
	
	
	
	
	

	 
	Vốn đầu tư chủ sở hữu
	Thặng dư vốn cổ phần
	Cổ phiếu quỹ
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	Quỹ đầu tư phát triển
	Quỹ dự phòng tài chính

	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Số dư đầu kỳ trước 
	55,500,000,000 
	 
	(568,522,890)
	6,253,071,608 
	1,953,238,015
	696,453,965 

	Tăng vốn trong năm 2009
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Laõi trong kỳ
	 
	 
	 
	907,411,507 
	 
	 

	Trích quỹ đầu tư phát triển
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trích quỹ dự phòng tài chính
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số dư cuối kỳ trước
	55,500,000,000 
	                          
	(568,522,890)
	        7,160,483,115 
	1,953,238,015
	696,453,965

	Tăng vốn trong kỳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lãi trong kỳ
	 
	 
	 
	9,056,438,580 
	 
	 

	Trích quỹ đầu tư phát triển
	 
	 
	 
	                            -   
	 
	 

	Trích quỹ dự phòng tài chính
	 
	 
	 
	                            -   
	 
	 

	Số dư tại 30/09/2010
	55,500,000,000 
	
	(568,522,890)
	        16,216,921,695 
	1,953,238,015
	696,453,965

	10.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu
	
	Số lượng cổ phiếu
	31/12/2010
	 Tỷ lệ 

	 - Vốn đầu tư của nhà nước
	
	          330,000 
	3,300,000,000 
	5.95%

	 - Vốn góp của các đối tượng khác
	
	5,180,000 
	51,800,000,000 
	93.33%

	 - Cổ phiếu ngân quỹ
	
	40,000 
	400,000,000 
	0.72%

	 Cộng 
	
	5,550,000 
	55,500,000,000 
	100%

	Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
	
	
	


	
	
	
	Quý 3/2010
	Quý 3/2009

	
	
	
	VND
	VND

	29. Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ (TK 511)
	
	
	61,375,513,313
	33,056,665,073

	Doanh thu bán vật tư (TK 5111)
	
	
	0
	

	Doanh thu xây dựng công trình (TK 5112)
	
	
	61,051,601,553
	

	Doanh thu dich vu (TK 5113)
	
	
	323,911,760
	

	
	
	
	
	

	30. Giá vốn hàng bán (TK 632)
	
	
	47,747,473,846
	29,036,622,347

	Giá vốn thương mại ( TK 6321 )
	
	
	
	

	Giá vốn xây dựng công trình ( TK 6322 )
	
	
	47,447,473,846
	

	Giá vốn dich vu( TK 6323 )
	
	
	300,000,000
	

	
	
	
	
	

	31. Doanh thu hoạt động tài chính (TK 515)
	
	
	4,952,639
	2,516,733,369

	 - Lãi ngân hàng
	
	
	4,952,639
	

	
	
	
	
	

	32. Chi phí hoạt động tài chiùnh (TK 635)
	
	
	772,817,165
	3,100,738,781

	 - Chi phí lãi vay
	
	
	772,817,165
	

	 - Chi phí tài chính khác
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	33. Chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 642) 
	
	
	784,923,501
	954,192,222

	
	
	
	
	

	34. Thu nhập khác (TK 711) 
	
	
	0
	4,155,687

	
	
	

	35. Chi phí khác (TK 811) 
	
	
	0
	3,079

	36. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
	
	
	
	

	 -  Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	
	
	12,075,251,440
	0

	 -  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
	
	3,018,812,860
	0

	 -  Lợi nhuận sau thuế TNDN
	
	9,056,438,580
	

	37. Lãi cơ bản trên cổ phiếu = 9.056.438.580/(5.550.000-40.000)
	1,644
	1,197

	-  Lợi nhuận sau thuế TNDN = 9.0563.438.580 đ
	
	
	
	

	 -  Số cổ phiếu đang lưu hành (5.550.000 - 40.000 )
	
	
	
	

	VI. Những thông tin khác.
	
	
	
	

	1. Số liệu so sánh
	
	
	
	

	Số liệu so sánh là số liệu trên báo cáo tài chính năm 2009 + 2010 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Lương Tài đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán AASCS.

	            
	
	
	Ngày       tháng     năm 2011

	  Người lập biểu                            Kế toán trưởng
	
	Tổng Giám đốc
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